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để phát triển bền vững rừng ở vùng miền núi và  

dân tộc trong thời gian tới 

                                                                    Phạm Văn Vang 

Cùng với sự nghiệp đổi mới toàn diện đất 

nước gần hai thập niên qua, nghề rừng nước ta 

cũng đạt được những thành tựu bước đầu quan 

trọng. Hai chương trình quốc gia mười năm gần 

đây trên đất rừng: Chương trình 327 phủ xanh 

đất trống, đồi núi trọc (1993 -1998) và Dự án 

trồng mới 5 triệu ha rừng (1999 –  2003) đã 

trồng mới 1,8 triệu ha,  khoanh nuôi tái sinh gần 

1 triệu ha, trồng cây công nghiệp dài ngày, cây 

lấy quả 10 vạn ha, xây dựng vườn hộ gia đình 3 

vạn ha. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Nhà 

nước giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, làng 

bản,... trồng, chăm sóc, bảo vệ, những năm gần 

đây, mỗi năm có từ 2 đến 2,2 triệu ha rừng được 

giao khoán, chủ yếu là rừng phòng hộ đầu nguồn 

xung yếu,  vùng miền núi, nơi có nhiều đồng bào 

các dân tộc sinh sống. Bởi vậy độ che phủ của 

rừng nước ta hiện nay được tăng lên đáng kể, từ 

28% năm 1993 lên 36,1% năm 2003 1, đáp ứng 

một số nhu cầu kinh tế –  xã hội, góp phần giảm 

bớt những tác hại của điều kiện tự nhiên nhiệt 

đới đối với sản xuất và đời sống. 

Tuy nhiên, nghề rừng của nước ta vẫn còn có 

những vấn đề bức xúc phải tiếp tục đi sâu nghiên 

cứu để thực sự trở thành một ngành quan trọng 

của nền kinh tế. Trong phạm vi bài này, chúng 

tôi muốn đề cập những giải pháp chủ yếu nhằm 

để rừng thực sự phát triển bền vững trong thời 

gian tới, ở vùng miền núi và dân tộc. 

Điều quan trọng là, diện tích rừng trồng cũng 

như rừng được khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ 

theo phương thức giao khoán cho hộ gia đình 

nhất là ở miền núi đảm nhận, đã tạo ra bước 

                                                      
1 Xem: Vương Xuân Chính: Làm sao để rừng thực sự 

là vàng- Tạp chí Kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư, số 2/2005, tr.28. 

chuyển cơ bản: từ chỗ người dân tự do chặt phá 

rừng theo phương thức du canh du cư trở thành 

người bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng rừng. Điều 

đó đã làm cho cuộc sống của họ ổn định, chấm 

dứt tệ nạn phá rừng làm rẫy, gây ra biết bao hậu 

quả khôn lường về tự nhiên, môi trường, về sản 

xuất và đời sống, nhất là trên vùng đồi núi dốc. 

Đây là một thành quả đáng ghi nhận và tự hào. 

Tuy nhiên, một vấn đề lớn đặt ra, tại sao nói 

“ rừng vàng”  mà người kinh doanh nghề rừng lại 

nghèo, mặc dù về lý luận hay thực tiễn đều 

khẳng định kinh doanh trên đất rừng nước ta hiệu 

quả kinh tế đem lại cao hơn nhiều so với các 

ngành khác trong nông-lâm nghiệp kinh doanh 

trên cùng một loại đất. Trên thực tế, nhiều địa 

phương ở nước ta có nhiều rừng và đất rừng 

không sống được bằng nghề rừng do hiệu quả 

kinh tế đem lại từ rừng quá thấp. Hiện nay, với 

18 triệu dân, chiếm gần 22 % dân số cả nước, 

sống trên 12,1 triệu ha rừng và hơn 6,77 triệu ha 

đất rừng (bằng 56,6% diện tích tự nhiên cả nước) 

nhưng thu nhập từ ngành lâm nghiệp chỉ bằng 

1% thu nhập (GDP) của cả nước 2. Nguyên nhân 

chủ yếu của tình trạng này là do năng suất rừng 

trồng của nước ta hiện nay quá thấp, năng suất 

trung bình chỉ đạt 1/5 đến 1/7 năng suất rừng 

trồng của nhiều nước trên thế giới. Sản phẩm của 

rừng tiêu thụ cũng rất khó khăn, do chất lượng và 

khả năng cạnh tranh trên thị trường thấp. Vì vậy, 

tình trạng người dân ở vùng miền núi và dân tộc 

quay lưng lại với rừng là không có gì đáng ngạc 

nhiên. 

Năng suất rừng trồng hay rừng khoanh nuôi 

của nước ta hiện nay quá thấp và người dân dưới 

                                                      
2.  Tài liệu đã dẫn. 
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tán rừng không sống được bằng chính nghề rừng 

phải xem xét theo 2 phương diện: 

- Một là, phương thức kinh doanh trên đất 

rừng, đặc biệt là vùng miền núi. 

- Hai là, cơ chế chính sách đối với nghề rừng, 

nhất là đối với vùng miền núi và dân tộc. 

1. Về phương thức kinh doanh trên đất rừng, 

đặc biệt là vùng miền núi 

Đã có những khẳng định khoa học về phương 

thức kinh doanh có hiệu quả cao trên đất rừng ở 

nước ta. Đó là phương thức kinh doanh nông-lâm 

kết hợp, tức là kết hợp sản xuất nông nghiệp với 

sản xuất lâm nghiệp nhằm tạo ra nhiều loại sản 

phẩm có giá trị trên đơn vị diện tích, đảm bảo 

các điều kiện kinh doanh lâu dài có hiệu quả, 

nhất là trên vùng miền núi đất dốc 3. Trên phạm 

vi cả nước, căn cứ vào điều kiện tự nhiên sinh 

thái của từng vùng, thực hiện phương thức kinh 

doanh nông - lâm kết hợp  một cách hợp lý nhằm 

đem lại hiệu quả cao cho sản xuất kinh doanh 

nông- lâm nghiệp. 

Cần nhận thức đầy đủ về phương thức kết hợp 

nông nghiệp với lâm nghiệp, đó là sự thống nhất 

hữu cơ hai mặt của vấn đề quan hệ kinh tế –  xã 

hội với quan hệ tự nhiên. Một mặt, phương thức 

đó sử dụng hợp lý, với hiệu quả cao đất đai và 

các tài nguyên thiên nhiên khác. Mặt khác nó 

biểu hiện như là phương thức thâm canh, kinh 

doanh chuyên môn hoá với phát triển tổng hợp 

theo từng vùng tự nhiên sinh thái nhằm tạo ra 

năng suất ruộng đất cao trên đơn vị diện tích. 

Như vậy thực chất của việc kết hợp nông nghiệp 

với lâm nghiệp là một phương thức kinh doanh 

có hiệu quả cao và phù hợp với đặc điểm tự 

nhiên, kinh tế - xã hội của từng vùng, từ đó có 

điều kiện xây dựng cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 

                                                      
3 Xem: Phạm Văn Vang. Phương thức kinh doạnh 

trên đất rừng, Tạp chí NC Kinh tế số 110 - 1979, 

tr.36, 37. 

xuất hợp lý trong nông - lâm nghiệp, khai thác 

mọi tiềm năng thế mạnh về tự nhiên cũng như 

kinh tế - xã hội các nguồn lực đất đai, lao động, 

khí hậu và các tài nguyên khác được sử dụng một 

cách có lợi nhất. Phương thức kinh doanh này đã 

được thể hiện ở tầm vĩ mô trên phạm vi cả nước, 

từng vùng, địa phương cũng như vi mô trong một 

bản, doanh nghiệp nhất định theo các phương 

diện: cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất kinh 

doanh, về bố trí sử dụng đất đai và các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên khác theo ngành và vùng 

lãnh thổ. áp dụng phương thức sản xuất này đem 

lại ý nghĩa thực tiễn to lớn, giải quyết các yêu 

cầu kinh tế – xã hội, nhất là vấn đề đời sống 

(lương thực, thực phẩm), nhu cầu nguyên liệu 

phục vụ sản xuất (nguyên liệu giấy, sợi dệt, 

nguyên liệu sản xuất của các ngành công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp, phục vụ xuất khẩu...) nâng 

cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh lâu dài nông - 

lâm nghiệp, nhất là vùng miền núi  đất dốc; đẩy 

nhanh quá trình phân công lao động xã hội, 

trước hết là trong 2 ngành nông, lâm nghiệp vốn 

đang chiếm tỷ trọng lao động tới khoảng 70% 

lao động xã hội nước ta; cải thiện môi trường 

sinh thái trên khắp các vùng lãnh thổ. Bởi vậy, 

phương thức kinh doanh kết hợp nông nghiệp với 

lâm nghiệp có thể trở thành con đường phát triển 

tất yếu của nông nghiệp, lâm nghiệp và nông 

thôn và đem lại hiệu quả cao ở nước ta 4. Trên 

thực tế, phương thức kinh doanh nông - lâm kết 

hợp đã được áp dụng với nhiều hình thức, mô 

hình rất phong phú, trên từng vùng sinh thái các 

tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên 

Quang, Quảng Ninh, v.v. 

Đối với vùng miền núi và dân tộc, phương 

thức kinh doanh nông –  lâm kết hợp có thể áp 

dụng một số mô hình sau: 

                                                      
4 Xem: Phạm Văn Vang. Phương thức kết hợp sản 

xuất nông nghiệp với lâm nghiệp ở Việt Nam, NXB 

Khoa học xã hội, Hà Nội 1990, tr.34. 
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- Hình thức nông –  lâm kết hợp trên vùng 

đồi núi thấp, cao nguyên, hình thành các vùng 

chuyên canh cây công nghiệp dài ngày. 

- Hình thức nông –  lâm kết hợp trên đất 

dốc vùng chuyên canh cây lương thực, thực 

phẩm. 

- Hình thức lâm –  nông kết hợp trên vùng 

nguyên liệu giấy, sợi dệt, gỗ trụ mỏ, rừng đặc 

sản. 

- Hình thức lâm –  nông kết hợp trên đất 

dốc và đất bằng theo hệ sinh thái vườn –  rừng, 

rừng –  vườn. 

- Hình thức lâm –  nông kết hợp bảo vệ tự 

nhiên, môi trường vùng núi cao, đầu nguồn. 

- Các hình thức chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

nuôi ong và nuôi thả thuỷ sản trong rừng. 

Các mô hình sản xuất nông –  lâm kết hợp 

hoặc lâm –  nông kết hợp nói trên đã được tổng 

kết kinh nghiệm trong đời sống thực tiễn5, song 

vẫn chưa được triển khai rộng rãi ở các vùng 

miền núi và các dân tộc của nước ta. Thực tiễn 

cũng đã cho thấy rất nhiều điển hình trên mọi 

vùng lãnh thổ kinh doanh nông - lâm kết hợp 

đem lại hiệu quả cao và trở thành các nhà “ triệu 

phú” , “ tỷ phú”  nhờ kinh doanh sản xuất nông 

nghiệp kết hợp với lâm nghiệp 6. Vấn đề đặt ra là 

làm thế nào đề ra những giải pháp thiết thực để 

áp dụng rộng rãi các mô hình nông –  lâm hay 

lâm –  nông kết hợp và nhân rộng các điển hình 

kinh doanh kết hợp nông nghiệp với lâm nghiệp 

trong đời sống thực tiễn nhằm nâng cao năng 

suất sinh khối, hiệu quả sử dụng đất đai cũng 

như các tài nguyên thiên nhiên khác trong nông, 

                                                      
5 Tài liệu đã dẫn, tr. 77- 90. 
6 Xem: Phạm Văn Vang: Kinh tế miền núi và các dân 

tộc: thực trạng –  vấn đề giải pháp, NXB Khoa học 

xã hội, Hà Nội, 1996, tr.23, 39, 40. 

lâm nghiệp ở vùng miền núi và các dân tộc của 

nước ta. 

2. Về cơ chế, chính sách đối với nghề rừng, 

nhất là vùng miền núi và dân tộc 

Hiện nay, cơ chế chính sách của Nhà nước ta 

nhìn chung đã có nhiều đổi mới đối với nghề 

rừng, vì vậy đã có  bước chuyển quan trọng từ 

người dân ở miền núi tự do chặt phá rừng, đốt 

nương làm rẫy trở thành người chăm sóc, bảo vệ, 

nuôi dưỡng rừng theo chế độ giao khoán của Nhà 

nước. Song cơ chế này, “ rừng vẫn là rừng của 

Nhà nước” , người dân chỉ là “chủ hờ”  trong thời 

gian nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ. Xét về 

thực chất, người nhận khoán chỉ là người “ làm 

thuê”  và được nhận thù lao theo mức khoán. Sau 

khi nhận thù lao hầu như người dân không còn 

quyền lợi cũng như nghĩa vụ gì đối với rừng nên 

họ không quan tâm đến rừng. Với cơ chế này, 

rừng không có chủ cụ thể, dẫn đến nạn lâm tặc 

chặt phá rừng, cả dân cũng chặt phá, đốt rừng, 

lấn chiếm rừng làm nương rẫy, nạn cháy rừng, 

sâu hại còn xẩy ra gay gắt, gây bất ổn thường 

xuyên trong khi Nhà nước vẫn phải cấp tiền thuê 

dân bảo vệ mà rừng vẫn bị xâm hai 7 . 

Trong nông nghiệp nước ta, từ khi ruộng đất 

được giao quyền sử dụng cho hộ gia đình kinh 

doanh và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà 

nước, nông nghiệp đã có bước phát triển đột phá, 

từ thiếu lương thực phải nhập khẩu hàng năm 

chuyển sang một nước xuất khẩu lương thực 

đứng thứ 2 trên thế giới (sau Thái Lan), đời sống 

của nông dân không ngừng được cải thiện. Trong 

nghề rừng cũng vậy, không ai khác, chỉ có người 

dân khi họ thực sự là chủ của rừng thì việc trồng, 

chăm sóc, bảo vệ có hiệu quả và  rừng nước ta 

mới thực sự phát triển bền vững. Vì khi người 

dân thực sự là chủ, lợi ích kinh tế và cuộc sống 

của họ gắn bó chặt chẽ với rừng, họ sẽ có những 

                                                      
7 Tài liệu đã dẫn, tr.28. 
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giải pháp thiết thực để bảo vệ, đầu tư thâm canh 

phát triển lâu dài nghề rừng. Khi đất rừng được 

giao quyền sử dụng, rừng đã là của dân, thì Nhà 

nước cũng không cần phải đầu tư ngân sách thuê 

người dân chăm sóc, bảo vệ như hiện nay. Người 

dân không còn quan niệm “ làm thuê”  cho Nhà 

nước, cũng không còn thờ ¬ với việc trồng, chăm 

sóc bảo vệ rừng; trái lại họ còn tăng cường đầu tư 

kinh phí và công sức cho việc thâm canh rừng 

đạt năng suất cao, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ 

đối với Nhà nước. 

Đã đến lúc, ngành lâm nghiệp phải đi sâu 

nghiên cứu, tạo ra bước chuyển và đổi mới toàn 

diện tư duy, quan điểm phát triển và cơ chế 

chính sách đối với rừng và đất rừng, đặc biệt là, 

vùng miền núi và dân tộc, bao gồm cả chính sách 

đầu tư, tổ chức sản xuất và quản lý, thị trường và 

giá cả,... Phải có quan điểm phát triển đảm bảo 

thực hiện cả 2 chức năng cơ bản của rừng là chức 

năng phòng hộ và chức năng kinh tế. Phải có 

quan điểm phát triển rừng gắn với đất rừng, với 

người làm nghề rừng. Nếu thiếu một trong những 

quan điểm phát triển trên thì ngành lâm nghiệp 

nước ta không thể phát triển bền vững, rừng sẽ bị 

thu hẹp dần, môi trường sinh thái sẽ bị tàn phá 

ngày càng nghiêm trọng trên mọi miền đất nước,  

không riêng gì ở vùng miền núi và dân tộc. Theo 

những quan điểm phát triển đó, việc xây dựng cơ 

chế và mọi chính sách phát triển nghề rừng phải 

bắt nguồn từ quan điểm tạo mọi điều kiện và cơ 

hội, môi trường thuận lợi cho người kinh doanh 

nghề rừng, rừng phải nuôi được người dưới tán 

rừng và tiến tới miền núi phải làm giàu từ rừng. 

Có như vậy, hai phần ba lãnh thổ nước ta là đồi 

núi mới có thể phát huy được thế mạnh là rừng 

và đất rừng; miền núi mới có thể đuổi kịp và 

phát triển hơn miền xuôi, đời sống vật chất cũng 

như văn hoá tinh thần của nhân dân mới ngày 

càng được cải thiện, phát triển bền vững. 

Trên cơ sở đổi mới tư duy, quan điểm phát 

triển nghề rừng nói trên, về mặt cơ chế và tổ 

chức quản lý cũng cần được đổi mới đồng bộ. 

Rừng và đất rừng nước ta rộng lớn, khả năng 

kinh doanh và quản lý của Nhà nước có hạn, do 

đó rừng và đất rừng, ngoài thành phần kinh tế 

Nhà nước chỉ nên sản xuất kinh doanh ở những 

vùng trọng điểm, sản xuất tập trung những loại 

sản phẩm chủ lực (nguyên liệu giấy,  sợi dệt, gỗ 

trụ mỏ...) sản phẩm xuất khẩu hoặc một số loại 

rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trọng yếu...; còn 

lại cần thiết phải giao cho các thành phần kinh tế 

khác, đặc biệt là hộ gia đình kinh doanh lâu dài 

mới đảm bảo phát triển bền vững với hiệu quả 

cao. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp Nhà nước 

(nông, lâm trường) ngoài chức năng kinh doanh 

sản xuất còn có chức năng dịch vụ (cung cấp 

giống, thuốc trừ sâu, hướng dẫn kỹ thuật, thu 

mua nông lâm sản,...) đối với hộ gia đình và các 

thành phần kinh tế khác kinh doanh phát triển 

nghề rừng theo phương thức nông –  lâm hoặc 

lâm –  nông kết hợp. 

Khi rừng và đất rừng trong lâm nghiệp được 

giao quyền sử dụng cho hộ gia đình, các thành 

phần kinh tế khác tự chủ kinh doanh lâu dài, về 

mặt quản lý Nhà nước cũng cần giao cho các địa 

phương có trách nhiệm tổ chức quản lý, thực 

hiện “xã hội hoá nghề rừng”  - rừng do dân trồng, 

chăm sóc, bảo vệ dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ, 

quản lý của các tổ chức kinh tế, chính quyền cơ 

sở. Từ đó cơ chế quản lý nghề rừng cần được đổi 

mới theo hướng dẫn kết hợp chặt chẽ giữa nông, 

lâm trường quốc doanh, các Ban quản lý rừng, 

các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp và các cấp 

chính quyền cơ sở với dân; chuyển người dân từ 

vị trí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng “ thuê”  cho 

Nhà nước thành “người chủ”  thực sự của rừng và 

đất rừng.  

Cần thực hiện chính sách đa dạng hoá các 

nguồn đầu tư phát triển nghề rừng. Chúng ta biết 
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rằng, rừng là những loài cây lâu năm, tuy vốn 

đầu tư không lớn trên đơn vị diện tích nhưng do 

kinh doanh dài ngày nên thu hồi vốn chậm, do 

đó cũng phải nhiều vốn trong kinh doanh. Song 

nguồn lợi của rừng đem lại rất lớn, ngoài các 

nguồn lợi chính về nông -lâm sản, đặc sản rừng 

còn có nguồn lợi về phòng hộ cho sản xuất và 

đời sống, bảo vệ cho môi trường trong lành, tô 

đẹp cảnh quan... Chúng ta ai cũng nhận thấy rất 

rõ giải pháp phòng tránh thiên tai hữu hiệu nhất 

vẫn là bảo vệ và phát triển rừng. Bởi vậy, mỗi 

người phải có trách nhiệm đóng góp vào việc 

thực hiện giải pháp hữu hiệu này. Điều này phải 

được tuyên truyền rộng rãi, phổ cập cho toàn xã 

hội. Đồng thời Nhà nước phải có cơ chế gắn kết 

trách nhiệm của những đối tượng được hưởng lợi 

trực tiếp từ rừng đem lại, trước hết là ngành thuỷ 

lợi, ngành điện và du lịch,... phải có nghĩa vụ 

trong việc chăm lo bảo vệ và phát triển rừng. 

Ngoài việc giao rừng cho các thành phần kinh tế 

ngoài quốc doạnh, cho hộ gia đình kinh doanh, 

có thể giao một số loại rừng cho các đối tượng 

được hưởng lợi trực tiếp từ rừng quản lý hoặc 

thông qua các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng 

danh lam thắng cảnh, du lịch, rừng quốc gia,  

đầu tư vốn bảo vệ và phát triển. Nhà nước cũng 

cần ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thích 

đáng cho người dân làm nghề rừng ở vùng miền 

núi và các dân tộc dưới nhiều hình thức: hỗ trợ 

vốn đầu tư trực tiếp, vay vốn lãi suất thấp, giá 

thu mua ưu đãi cho người trồng rừng, thực hiện 

chính sách khuyến lâm kết hợp khuyến nông,v.v. 

Tuỳ điều kiện từng nơi, ở miền núi, nhất là 

các vùng núi cao, dốc lớn, khó khăn trong việc 

sản xuất lương thực, thực hiện phương thức kinh 

doanh lâm - nông kết hợp, Nhà nước có thể áp 

dụng chính sách hỗ trợ vốn kinh doanh ban đầu 

(giống, lương thực) cho người trồng rừng theo 

diện tích thành rừng với mức 2-5 triệu đồng/ha 

để đảm bảo lương thực cho người dân an tâm làm 

nghề rừng. Những nơi ở miền núi có vị trí địa lý 

khó khăn trong việc trồng cây lâu năm, thực hiện 

phương thức kinh doanh lâm –  nông kết hợp, 

Nhà nước có thể hỗ trợ vốn kinh doanh sản xuất 

4-5 triệu đồng/ha. Những nơi có điều kiện sản 

xuất lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, có 

điều kiện thu bán lâm sản phụ đem lại thu nhập, 

thực hiện phương thức kinh doanh nông –  lâm 

kết hợp theo phương châm “ lấy ngắn nuôi dài” , 

Nhà nước có thể hỗ trợ vốn sản xuất (cây giống 

và công trồng rừng) 1 –  2 triệu/ha. 

Trong các vùng sản xuất nghề rừng chuyên 

môn hoá tập trung, chuyên canh như vùng sản 

xuất nguyên liệu giấy, sợi dệt, gỗ, trụ mỏ,... Nhà 

nước cần tăng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

phục vụ sản xuất như mở đường lâm nghiệp, xây 

dựng các trạm trại cơ giới, cung cấp giống cây 

trồng, phòng chống sâu bệnh, cháy rừng, xây 

dựng công trình thuỷ điện, nhiệt điện phục vụ 

sản xuất và đời sống,... Nhà nước cũng cần ban 

hành chính sách thu hút người dân, kể cả đồng 

bào các dân tộc bản địa, dân di cư đến tham gia 

vào sản xuất trong các doanh nghiệp Nhà nước 

hoặc tổ chức các doanh nghiệp liên doanh giữa 

Nhà nước và địa phương, hộ gia đình nông dân. 

Việc nghiên cứu để ban hành các chính sách 

giao quyền sử dụng rừng và đất rừng cho các 

thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, cho hộ gia 

đình, kinh doanh, chính sách thu mua lâm sản  

hợp lý, cung cấp các dịch vụ phục vụ sản xuất 

nghề rừng, nghiên cứu trách nhiệm và nghĩa vụ 

đóng góp của người kinh doanh trên đất rừng, 

của các đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ 

rừng đối với Nhà nước, với địa phương cơ sở là 

rất cần thiết và cấp bách. 

Thực hiện những vấn đề cơ bản nêu trên, rừng 

của nước ta sẽ phát triển bền vững, thực sự trở 

thành “ rừng vàng”  như tên gọi đó và là một 

ngành kinh tế quan trọng, làm giàu cho đất nước. 

Hơn 22% dân số nước ta sống trên đất rừng sẽ ổn 
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định và có điều kiện phát triển về nhiều phương 

diện, thiên tai bất thường sẽ không còn xẩy ra, 

môi trường sinh thái hài hoà, đất nước thực sự trở 

thành một quốc gia xanh, sạch, đẹp. 


